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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Quận Bình Thủy đã và đang phát triển với tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá nhanh đã tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đi đôi với quá trình đô 
thị hóa, nhiều tuyến đường giao thông đã được nâng cấp mở rộng, nhiều khu dân cư được xây dựng, 
lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn cũng phát sinh ngày càng nhiều. Công tác thu 
gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ý thức một số người dân chưa cao và 
điều kiện cơ sở hạ tầng một số nơi chưa tương thích; một số phương tiện thu gom vận chuyển cũ, 
không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh và an toàn. Bên cạnh đó, một số điểm tập kết rác nằm sát đường 
giao thông gây cản trở đi lại và mất mỹ quan đô thị. Từ các vấn đề đã đề cập đề tài: “Thực trạng 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ” được thực hiện 
nhằm xác định khối lượng, thành phần rác thải, phương tiện thu gom và nhận thức của cộng đồng cư 
dân nhằm góp phần cải thiện quy trình thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn quận Bình Thủy, 
TP. Cần Thơ. 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 
- Khảo sát thực trạng thu gom và vận chuyển CTRSH tại quận Bình Thủy; 

 - Xác định khối lượng, thành phần CTRSH và rác có khả năng tái chế; 
- Nhận thức cộng đồng cư dân về vệ sinh môi trường, dịch vụ thu gom, vận chuyển và xây 

dựng trạm trung chuyển trên địa bàn. 
         2.2 Phương pháp nghiên cứu 
         2.2.1 Khảo sát thực trạng thu gom và vận chuyển CTRSH tại quận Bình Thủy 

- Thu thập số liệu thứ cấp từ Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị TP. Cần Thơ, Phòng Tài 
nguyên Môi trường Quận Bình Thủy, luận văn cao học, bài báo khoa học trên tạp chí. 

- Phỏng vấn trực tiếp công nhân thu gom CTR và phỏng vấn bằng phiếu ở các hộ gia đình để 
thu thập các thông tin về hiện trạng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại vùng nghiên cứu; nhận 
thức của người dân về tác hại của CTR, lợi ích của các dịch vụ thu gom rác và đề xuất về quản lý 
CTRSH. 

2.2.2 Xác định khối lượng, thành phần CTRSH có khả năng tái chế 
- Chọn 1m3 rác từ các xe kéo tay thu gom trong các hộ dân (những xe này yêu cầu hộ dân và 

công nhân không nhặt phế liệu), trộn đều chia làm 4 phần bằng nhau lấy ¼ lượng mẫu tiến hành 
phân loại với các thành phần: hữu cơ, giấy, nhựa cao su, thủy tinh, kim loại, gạch (đá, sành sứ). Sau 
đó, cân từng thành phần và tính tỷ lệ. Thực hiện phân loại trong thời gian 7 ngày sau đó tính trung 
bình. 

- Dựa vào kết quả phân loại, xác định thành phần có thể tái chế được và ước tính lượng. Điều 
tra giá thu mua của các cơ sở phế liệu ước tính thu nhập từ việc bán các thành phần có thể tái chế 
trên địa bàn nghiên cứu.              

2.2.3 Nhận thức của hộ dân về CTRSH và quy trình thu gom     
  Chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn 100 hộ dân thuộc 5 phường trên địa bàn Quận Bình Thủy (An 

Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Trà Nóc và Trà An). Tiến hành phỏng vấn về vệ sinh môi trường, 
dịch vụ thu gom, vận chuyển và xây dựng trạm trung chuyển trên địa bàn. 
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 1 Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị TPCT 
 2 Trường Đại học Cần Thơ 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu 
- Sử dụng các phần mềm Excel để tổng hợp số liệu và vẽ đồ thị; 
- Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu, thống kê mô tả: tần suất, giá trị trung bình, giá trị 

lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ lệch chuẩn được xác định để phân tích số liệu phỏng vấn. 
III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1 Thực trạng thu gom và vận chuyển rác tại quận Bình Thủy 
3.1.1 Phương tiện, nhân sự và quy trình thực hiện  
Chất thải rắn sinh hoạt của các hộ dân được thu gom chủ yếu bằng 3 loại phương tiện: xe kéo 

tay 1.000L (21 chiếc), xe đẩy tay 660L (15 chiếc) và xe đầu kéo 1.000L (32 chiếc). Nhân sự thực 
hiện gồm 23 công nhân (trong đó có 8 nữ). Tùy theo địa hình thu gom CTR, mỗi công nhân được cấp 
từ 2-4 chiếc xe.  Đối với phương tiện xe đầu kéo 1.000L số lượng xe cấp cho công nhân ít hơn đối với 
2 loại còn lại do thời gian thu gom nhanh hơn. Bên cạnh đó, xe đầu kéo 1.000L được sử dụng ở các 
ngỏ hẻm, mặt đường xấu hoặc các nơi địa bàn xa, mật độ dân cư thấp. 

Bảng 1.: Phương tiện và nhân sự thu gom CTRSH bằng xe cải tiến 

Loại phương tiện Số lượng                         
(chiếc) 

Công nhân 
(người) 

Số lượng xe /  
 công nhân 

Xe kéo tay 1.000L và xe đẩy tay loại 
660L 

36 10 3-4 

Xe đầu kéo loại 1.000L 32 13 2-3 

Tổng 68 23 2-4 

 
Tổng khối lượng CTRSH thu gom trung bình khoảng 142m3/ngày, bình quân mỗi công nhân thu 

gom 6m3/ngày (tương đương 2,82 tấn/ngày với hệ số quy đổi 1 m3 rác = 0,47 tấn) nên chu kỳ thu gom 
trung bình là 2-3 lượt trên mỗi xe. 

Bảng 2.  Chu kỳ thực hiện thu gom 6m3/ngày/công nhân theo số lượng xe được cấp 
 

Tên phương tiện Số lượng xe cấp 
(chiếc/công nhân) 

Chu kỳ thực hiện thu gom 
(löôït/xe) 

Xe kéo tay 1.000L  3 2 
Xe đẩy tay loại 660L 4 >2 
Xe kéo tay 1.000L và xe đẩy 
tay loại 660L (mỗi loại 2 
chiếc) 

4 2 

Xe đầu kéo loại 1.000L 2-3 2-3 
 

3.1.2 Thời gian và tần suất thu gom 
Kết quả khảo sát cho thấy, công tác thu gom CTRSH trên địa bàn Quận Bình Thủy được thực 

hiện từ 8giờ00 đến 15giờ00 hàng ngày. Công nhân thu gom rác thải sinh hoạt (RTSH) từ các thùng 
chứa, các bọc nilông người dân đặt sẳn trước nhà hoặc khi nghe tiếng kẻng của công nhân các hộ dân 
mang CTR ra đổ lên xe cải tiến. Ngoài ra, công nhân còn thu gom CTRSH trên hành lang các tuyến 
đường, các cột điện, bãi đất trống.  
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Hình1:  Khối lượng CTR sinh hoạt thu gom các ngày  

trong một tuần  
 

 

Kết quả phỏng vấn thời gian đổ rác của các hộ dân buổi sáng chiếm 34%, buổi trưa là 46,4%, 
buổi chiều chiếm 2,1% và  buổi tối là 17,5%. Phần lớn các hộ dân đều nắm rõ được thời điểm thu 
gom. Nhiều hộ mua thức ăn vào buổi sáng, chế biến thức ăn, lượng rác phát sinh để trước nhà; một số 
hộ khác chế biến thức ăn vào buổi trưa, lượng rác phát sinh được đưa ra vào buổi trưa; hoặc chế biến 
thức ăn vào buổi chiều họ mang rác bỏ phía trước nhà hoặc đầu hẻm vào buổi tối hoặc sáng hôm sau. 

    3.1.3 Khối lượng rác thu gom 
Kết quả khảo sát tổng lượng CTRSH 

được thu gom từ hộ dân trong 7 ngày liên tục 
trên địa bàn Quận Bình Thủy cho thấy, 
lượng rác thải sinh hoạt thu gom giữa các 
ngày trong  tuần có sự biệt, khối lượng lớn 
nhất vào các ngày cuối tuần, đặc biệt là vào 
ngày chủ nhật 147 m3/ngày. Kết quả của đề 
tài tương đồng với nghiên cứu Vũ Thành 
Trung (2011) đều cho thấy lượng rác tăng 
cao vào ngày chủ nhật là do các hộ gia đình 
có thói quen đi mua sắm nhiều hàng hóa và 
thực phẩm để tiêu thụ vào ngày cuối tuần và 
dự trữ thức ăn cho vài ngày trong tuần tiếp 
theo, nên lượng chất thải lớn hơn các ngày 
khác trong tuần. Theo khối lượng ghi nhận 
trong 7 ngày, bình quân khối lượng CTRSH trên địa bàn Quận Bình Thủy được thu gom khoảng 142 
m3/ngày (tương đương 66,74 tấn/ngày, với hệ số quy đổi 1 m3 rác = 0,47 tấn).  

3.1.4 Tỷ lệ thu gom CTRSH trên địa bàn Quận Bình Thủy  
 Tỷ lệ thu gom ở các phường chưa đồng đều, những phường trung tâm như phường An Thới có tỷ 
lệ thu gom cao (99%), phường Trà An tỷ lệ thu gom đạt 86%, phường Bình Thủy và Bùi Hữu Nghĩa 
chiếm khoảng 50%. Rác thải sinh hoạt tại các phường còn lại tỷ lệ thu gom còn thấp như phường 
Long Hòa đạt 7%, phường Thới An Đông đạt 3% do địa bàn các phường này đường hẹp, dân cư còn 
thưa. Bên cạnh đó, một số khu vực người dân không có nhu cầu thu gom CTR sinh hoạt do vườn, đất 
nhiều nên họ tự xử lý rác thải phát sinh hàng ngày bằng  hố chôn hoặc thải xuống kênh, rạch quanh 
nhà. 

Bảng 3.  Tỷ lệ thu gom CTRSH các phường của quận Bình Thủy 
Tên phường Tổng số hộ thực tế 

(hộ) 
Tổng hộ được thu 
gom CTRSH (hộ) 

Tỷ lệ (%) 

Bình Thủy 4.896 2.577 53% 
An Thới 3.820 3.775 99% 
Bùi Hữu Nghĩa 3.798 1.814 48% 
Long Tuyền 3.808 801 21% 
Long Hòa 4.551 338 7% 
Trà An 1.648 1.422 86% 
Trà Nóc 3.257 1.254 39% 

 
3.1.5 Vận chuyển CTRSH tại các điểm tập kết rác 
Trên địa bàn quận Bình Thủy có 3 điểm tập kết rác: điểm Khu dân cư Ngân Thuận (thuộc 

Phường Bình Thủy), điểm Trà Nóc (phường Trà Nóc) và điểm Nhà trọ Sáu Bình (thuộc Phường Long 
Hòa). Tại 3 điểm tập kết sử dụng 2 xe ép loại 20m3 thu gom. Bình quân số lượt 2 xe ép đến các điểm 
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tập kết rác tiếp nhận và vận chuyển rác đi xử lý từ 2-3 lượt/lần/điểm, thời gian lưu tại điểm khoảng 1-
1,5 giôø/löôït.  

3.1.6 Vận chuyển CTRSH tại Trạm Trung Chuyển rác 396 CMT8 
Tháng 11/2012, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị xây dựng TTC rác tại số 396 đường 

CMT8, cách đường giao thông và khu dân cư trên 50m. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07/2010-BXD thì TTC thuộc dạng TTC cở lớn không chính thức, 
có mái che, nền tráng bêtông, có hệ thống thu gom nước rỉ rác, nhưng không có tường bao và hệ 
thống xử lý khí thải. 

Thời gian hoạt động của trạm từ 08giờ00-16giờ00 hàng ngày, nơi đây tiếp nhận một phần 
CTRSH thu gom từ các hộ dân khoảng 86m3/ngày (chiếm 60% lượng CTRSH được thu gom), ngoài ra 
còn tiếp nhận rác từ các nguồn phát sinh khác như rác chợ, rác đường, rác tổng vệ sinh, rác thùng… 

 Thu gom rác thải bằng hệ thống ép kín công nhân đã tiết kiệm thời gian chờ xe ép tại các điểm 
tập kết rác. Bên cạnh đó đây còn là phương tiện đang được dùng phổ biến hiện nay, với hệ thống ép 
kín đã hạn chế được mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh và thu gom được nước rỉ rác. 

Tóm lại, quy trình thu gom và vận chuyển RTSH từ các hộ dân trên địa bàn Quận Bình Thủy 
được tóm tắt qua sơ đồ sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GIAI ĐOẠN 2 
THU GOM RÁC TẠI  
CÁC HỘ DÂN 

Xe kéo tay 1.000L Xe đẩy tay 660L Xe đầu kéo 1.000L 

- Bước 3: Chuẩn bị xe, dụng cụ, bảo hộ lao động. 
- Bước 4: Đẩy xe thu gom rác dọc tuyến đường, hẻm. 
- Bước 5: Nhặt, đổ rác của các hộ dân vào thùng xe. 
- Bước 6: Xe đầy rác đẩy về điểm tập kết hay TTC. 
- Bước 7: Đổ rác vào nơi tiếp nhận. 
- Bước 8: Vệ sinh và cất giữ xe, dụng cụ. 

 
GIAI ĐOẠN 1 
RÁC THẢI TẠI  
CÁC HỘ DÂN 

- Bước 1: Bỏ rác vào thùng rác, bọc nilông.  
- Bước 2: Nghe kẻng mang ra đổ hoặc bỏ trước 
nhà hay khu đất công cộng 

 
GIAI ĐOẠN 3: 
VẬN CHUYỂN 
RÁC 

 

Điểm tập kết đổ vào xe ép TTC rác đổ vào xe tải chở 
thùng ép kín 

- Bước 9: Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động, 
kiểm tra máy móc trước khi vận hành. 
- Bước 10: Di chuyển phương tiện đến điểm 
thu gom rác. 
- Bước 11: Nạp rác từ xe cải tiến vào máng 
hứng, ép vào xe. Thu gom, quét dọn rác rơi 
vãi lên xe. 
- Bước 12: Điều khiển xe đến địa điểm thu 
gom kế tiếp, thu gom đến lúc đầy xe ép.  
 

- Bước 9: Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao 
động, kiểm tra điện, máy móc trước khi 
vận hành. 
- Bước 10: Nạp rác từ xe cải tiến vào 
thùng ép rác đến khi đầy thùng. 
- Bước 11:Thu gom, quét dọn rác rơi vãi 
lên thùng ép. 
- Bước 12: Điều khiển xe tải đến nâng và 
chở thùng ép rác đầy rác. 
 

- Bước 13: Chuyển rác đến đổ BR Tân Long 
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Hình 2. Thành phần CTR sinh hoạt ở Quận Bình Thủy 

 

 
 
 
 
 
 
Hình 3. Sơ đồ quy trình thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn Quận Bình Thủy 
3.1.7 Một số vấn đề môi trường phát sinh trong vận chuyển CTRSH 
Các điểm tập kết sau khi chuyển rác, công nhân quét dọn vệ sinh, phun xịt chế phẩm khử mùi 

và rửa bãi. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nạp từ xe nhỏ sang xe ép, mùi hôi từ CTRSH và nước rỉ 
rác phát sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là không thể tránh khỏi, cụ thể như sau: 

- Trong thời gian xe cải tiến tập kết về bãi chờ đổ rác và trong quá trình chuyển rác các chất ô 
nhiễm sẽ phát tán vào môi trường xung quanh. 

- Nền bãi đổ không được gia cố lớp chống thấm và không có hệ thống thu gom nước rỉ rác nên 
nước rỉ thấm vào môi trường đất. 
 - Một số điểm tập kết nằm dọc tuyến đường giao thông như điểm tập kết rác Trà Nóc và Nhà 
trọ Sáu Bình, khi xe cải tiến tập kết rác về nhiều sẽ gây cản trở giao thông, quá trình sang chuyển rác 
các loại rác nhẹ bao ra mặt đường làm mất vẻ mỹ quan đô thị. 

3.2 Thành phần CTRSH và sử dụng tái chế 
3.2.1 Kết quả phân loại  

Thành phần CTRSH trên địa bàn Quận 
Bình Thủy bao gồm: hữu cơ (thực phẩm thừa, 
cỏ, lá cây...), giấy; nhựa, kim loại, thủy tinh và  
gạch đá. Trung bình thành phần CTR sinh hoạt 
trên địa bàn quận Bình Thủy được ghi nhận như 
sau:  

3.2.2 Sử dụng tái chế 
CTR rắn sinh hoạt có 05 thành phần được 

công nhân nhặt riêng để bán cho các cơ sở phế 
liệu bao gồm: bọc nylon (8,6%), giấy (1%), 
nhựa và cao su (0,93%), thủy tinh (0,63%) và 
kim loại (0,33%). Như vậy, tổng thành phần có 
thể tái chế được chiếm 11,49%. 

Khảo sát giá thu mua phế liệu ở 3 cơ sở trên địa bàn quận Quận Bình Thủy và ước tính nguồn 
thu được từ việc bán các thành phần có thể tái chế trong 1 ngày được tính như sau: 

 Bảng 4. Ước tính nguồn thu từ các thành phần có thể tái chế trong 1 ngày 

Thành phần  ĐVT 
Ước khối 

lượng trung 
bình/ngaøy 

Đơn giá thu mua 
(đồng) 

Thành tiền      (đồng) 

Bọc niloâng kg 2.869,82 1.000 2,869,820 

Giấy kg 333,70 2.100 700,770 

Nhựa cao su kg 310,34 3.500 1,086,194 

Thủy tinh kg 210,23 2.000 420,462 
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Không biết 
7%

Không hợp 
vệ sinh
57%

Tạm được
22%

Hợp vệ sinh
14%

 
Hình 3. Nhận xét về môi trường các điểm tập kết rác  

 

 

Kim loại kg 110,12 3.000 330,363 

Tổng cộng  3.834,21  5.407.609 

Ghi chú: hệ số quy đổi 1 m3 rác= 470 kg 
Bên cạnh việc công nhân có được thêm nguồn thu nhập từ việc bán phế liệu, nếu tỷ lệ gom 

nhặt của các thành phần có thể tái chế càng cao thì sẽ giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác. 
3.3 Nhận thức của cộng đồng cư dân về thu gom và vận chuyển CTRSH 
Khoảng 98% hộ được phỏng vấn cho rằng vứt rác bừa bãi sẽ gây mất vẻ mỹ quan và phát sinh 

các mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nếu rác thải không được thu gom và xử lý sẽ phát 
sinh mùi hôi và nước thải làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 
         Bên cạnh đó, khoảng 75% hộ dân cho rằng xả rác bừa bãi là do người dân chưa nhận thức được 
tác hại của việc CTR đến sức khỏe khi không bỏ đúng nơi qui định, 62% cho rằng là do thói quen xả 
rác không đúng quy định, 34% nhận xét là do thiếu dịch vụ thu gom và 7% cho rằng không có dụng 
cụ chứa rác trong nhà. Qua ý kiến của các hộ dân cho thấy, việc vứt rác bừa bãi là do nhận thức của 
người dân chưa cao, do đó cần chú trọng hơn công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức 
người dân trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.   

Trong 100 hộ được phỏng vấn thì có 
đến 97% sử dụng dịch vụ thu gom rác. Theo 
ý kiến hộ gia đình do đặc điểm nhà ở liền kề 
nhau và diện tích nhỏ nên việc sử dụng dịch 
vụ thu gom là giải pháp khả thi nhất để giải 
quyết lượng rác phát sinh hằng ngày. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số ít hộ có thu nhập thấp 
không đăng ký sử dụng dịch vụ thu gom mà 
vứt rác trực tiếp ra kênh, mương gần khu vực 
nhà ở hoặc vứt ra vỉa hè. Qua ghi nhận ý 
kiến của hộ dân thì đa số họ (95%) đều cho 
rằng số lần thu gom rác trong ngày là đủ và 99% hộ hài lòng với dịch vụ thu gom rác hiện tại. Khi hỏi 
ý kiến hộ gia đình về công tác quản lý, thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn thì có 52% trả lời đạt 
yêu cầu, 39% cho rằng tạm chấp nhận được và 9% không có ý kiến.  

Ý kiến về các điểm tập kết rác trên địa bàn thì có đến 58% ý kiến cho rằng không hợp vệ 
sinh, 22% là tạm được và 14% cho là hợp vệ sinh. Điều này cho thấy, phần lớn các hộ dân khi nhận 
xét về các điểm tập kết rác là phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác chảy tràn trên mặt đường gây ô nhiễm 
môi trường lân cận.  

Khoảng 68% hộ đồng ý xây dựng trạm trung chuyển rác hợp vệ sinh nhằm để cải thiện chất 
lượng thu gom chất thải rắn trên địa bàn, 25% hộ không có ý kiến vì họ cho rằng đây là việc của các 
cơ quan chuyên trách, khi đã đưa ra chính sách thực hiện thì đã xem xét kỹ về tính khả thi và 7% hộ 
không đồng ý do họ sợ sẽ tăng giá phí thu gom rác.  
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 
Trên địa bàn quận Bình Thủy, RTSH được thu gom bằng 3 phương tiện chính: xe kéo tay 1.000 

L, xe đầu kéo 1.000 L, xe đẩy tay 660L, trong đó xe đầu kéo 1.000 L là phương tiện thu gom hiệu quả 
nhất nhưng hiện đang bị cấm lưu hành. Khối lượng rác được thu gom khoảng 142 m3/ngày, đạt 
khoảng 47% tổng lượng rác phát sinh. Sau đó rác được đưa đến các điểm tập kết, trung chuyển rác và 
vận chuyển đến bãi rác Tân Long xử lý. 
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 Thành phần rác chủ yếu là hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ 88,28%, thành phần vô cơ gồm: 
gạch đá 0,23%, bọc nylon (8,6%), giấy (1%), nhựa (0,93%), thủy tinh (0,63%) và kim loại (0,33%). 
Thành phần có thể sử dụng tái chế gồm bọc nilông, giấy, nhựa, thủy tinh và kim loại chiếm tỷ lệ 
11,49%.  

Kết quả phỏng vấn 100 hộ dân trên địa bàn Quận Bình Thủy cho thấy, 98% hộ dân hiểu biết tác 
hại của việc vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường; 99% hộ dân hài lòng với dịch vụ thu gom rác 
và khoảng 68% hộ phỏng vấn đồng ý xây dựng các trạm trung chuyển đúng quy định. 

4.2 Kiến nghị 
- Sử dụng xe đẩy tay 660 L để thu gom rác ở các hẻm nhỏ (chiều rộng hẻm # 2m), đường gồ ghề 

đưa ra đầu hẻm và phối hợp xe ép nhỏ nhận chuyển về TTC rác. 
 - Bố trí xe ép hoặc hệ thống thùng rác ép kín tại điểm tập kết rác. 

 - Xây dựng 1-2 trạm trung chuyển rác dạng cố định chính thức (có hạ tầng kỹ thuật) theo QCVN 
07:2010/BXD của Bộ Xây Dựng. 
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